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  TÒA ÁN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN KROÂNG NĂNG                             Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

      TỈNH ÑAÉK LAÉK  

          -----***----- 

 Bản án số: 35/2020/DS-ST  

 Ngày 19 - 8 - 2020 

 V/v: Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ dân sự 

         và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 

 

NHAÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KROÂNG NĂNG, TỈNH ÑAÉK LAÉK 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Cảnh Toàn. 

Các hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Văn Mười. 

2. Ông Y Blơh Mlô. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Mậu Tuân – Thư ký Toà án nhân dân huyện Kroâng 

Năng, tỉnh Đắk Lắk. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên 

toà: Ông Nguyễn Cát Cảng – Kiểm sát viên. 

Ngày 19 tháng 8 năm 2020, tại Trụ sở Toà án nhân dân huyện Kroâng Năng xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 292/2019/TLST- DS ngày 04 tháng 12 năm 2019 về 

yêu cầu thực hiện nghĩa vụ dân sự và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo Quyết định 

đưa vụ án ra xét xử số 35/2020/QĐXXST-DS ngày 05 tháng 8 năm 2020, giữa các đương 

sự: 

- Nguyên đơn: bà Phùng Thị N – sinh năm 1958, địa chỉ: thôn 3 – xã P – huyện K – 

tỉnh Đắk Lắk. Có mặt.    

- Bị đơn: ông Nguyễn Văn T – sinh năm 1956, địa chỉ: thôn 10 – xã P – huyện K – tỉnh 

Đắk Lắk. Có mặt. 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: bà Nguyễn Thị Hương G (tên gọi khác: 

Nguyễn Thị Q) – sinh năm 1964, địa chỉ: thôn 10 – xã P – huyện K – tỉnh Đắk Lắk. Có mặt. 
  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

- Trong đơn khởi kiện ngày 24/10/2019 và bản tự khai, bà Phùng Thị N trình bày: 

Ngày 01/3/2012, gia đình tôi có sang nhượng cho gia đình ông Nguyễn Văn T thửa đất 

vườn có diện tích 238m2, trong đó có 70m2 đất ở với số tiền là 120.000.000 đồng. Theo 

thỏa thuận hai bên gia đình thì gia đình ông T đưa trước cho gia đình tôi 100.000.000 đồng, 

số còn lại 20.000.000 đồng để làm sổ đỏ khi nào xong và hết bao nhiêu, còn lại bao nhiêu 
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thì gia đình ông T thanh toán hết. Ngày 09/3/2012, ông T đưa tiếp cho gia đình tôi 

70.000.000 đồng và 10.000.000 đồng đặt cọc trước, tổng hai khoản trên là 80.000.000 đồng. 

Thời gian sau, gia đình tôi hỏi số tiền 20.000.000 đồng theo thỏa thuận ban đầu, ông chỉ giữ 

lại 20.000.000 đồng để làm thủ tục giấy tờ nhưng ông T trả lời là chưa có, khi nào làm xong 

thì thanh toán. 

Đến ngày 16/8/2018, tôi lên nhà ông T để hỏi cho cụ thể thì ông trả lời số tiền 

40.000.000 đồng còn lại đã đi làm sổ đỏ hết 7.000.000 đồng, còn đâu tôi chi phí hết, nay tôi 

đã lấy được sổ đỏ rồi thì nhà bà đừng đòi hỏi tôi nữa. Trong thời gian này, chồng tôi bị mất 

và khi tôi biết được diện tích đất trên, ông T đã bán cho người khác nhưng không thanh toán 

số tiền còn lại cho gia đình tôi. 

Đến ngày 11/6/2019, tôi làm đơn kiến nghị lên UBND xã Phú Xuân để nhờ can thiệp 

nhưng khi lên xã, ông T trả lời là đã thanh toán hết với chồng tôi nhưng chồng tôi không ký 

giấy tờ nào. 

Nay tôi đề nghị ông Nguyễn Văn T phải trả cho tôi số tiền còn lại là 40.000.000 đồng. 

- Tại bản tự khai ngày 18/12/2019, ông Nguyễn Văn T trình bày: Gia đình bà N có 

mảnh đất tại thôn 3 – xã Phú Xuân nhưng chưa có bìa đỏ. Tháng 3/2012, tôi có mua mảnh 

đất này và đề nghị bà N, ông P viết hợp đồng mua bán nhưng ông bà từ chối, nói là không 

cần hợp đồng, chỉ cần ông P viết giấy nhận tiền đặt cọc là được. Mọi thủ tục khác bà N, ông 

P sẽ lo hết. 

Ngày 01/3 và 09/3/2012, tại nhà bà N, ông P tôi đã đưa cho ông bà tổng cộng 

80.000.000 đồng theo lời hứa hẹn là sẽ sang tên, đổi chủ và làm sổ đỏ cho tôi. Ông bà nói 

khi nào làm xong sổ, trao cho tôi thì tôi phải trả thêm 40.000.000 đồng. Thời gian sau, tôi 

thúc giục nhưng ông bà vẫn không làm để sang tên cho tôi, khi tôi đòi lại số tiền 80.000.000 

đồng đã đưa thì ông bà không chịu trả, nói tôi hãy kiên trì chờ đợi vì việc làm sổ đỏ khó 

khăn. Ông bà còn nói với tôi muốn có sổ đỏ phải tự đi làm và trong suốt hơn 5 năm thì tôi 

tốn rất nhiều thời gian, tâm sức và chi phí nhưng cũng không thể nào làm được. 

Ngày 07/5/2017, tại nhà bà N, ông P thì ông bà có mời anh B (là con của bà S, chủ cũ 

của mảnh đất) và tôi lên để viết giấy giao cho tôi và anh B đi làm sổ đỏ cho tôi, chi phí hết 

bao nhiêu trừ vào số tiền 40.000.000 đồng mà tôi phải trả khi có sổ đỏ. Tôi và anh B dù tốn 

nhiều công sức chi phí vẫn không làm được. 

Ngày 04/12/2017, bà N và ông P đã thỏa thuận là chuyển nhượng mảnh đất trên cho 

tôi vô điều kiện và tôi không phải trả thêm 40.000.000 đồng nữa và đã thống nhất cùng ký 

vào giấy cam kết là mảnh đất đó đã được mua bán từ năm 2007 nhưng giấy tờ mua bán bị 

thất lạc. Cơ quan địa chính đã chấp nhận sang tên mảnh đất từ bà N, ông P sang tên tôi và 

cấp sổ đỏ cho tôi đúng theo quy định của pháp luật. Như vậy, bà N và ông P đã tự nguyện 

chuyển nhượng mảnh đất sang cho tôi một cách công bằng, thỏa đáng. 

Ngày 23/12/2017, bà N ông P nhớ lại tờ giấy nhận tiền đặt cọc đã viết số tiền 

80.000.000 đồng của tôi vào năm 2012, đã ép tôi phải giao giấy và ký vào mặt sau xác nhận 

số tiền còn lại là 40.000.000 đồng, vì bị ép buộc nên tôi phải làm theo. Tôi xin ông bà xóa 

cho tôi số tiền còn lại là 40.000.000 đồng vì trong quá trình làm sổ đỏ, tôi đã tốn hao rất 

nhiều thời gian tâm sức và tiền bạc trong suốt 5 năm. Ngoài ra, tôi cũng bị thiệt hại thêm về 

tài chính khi ông bà chiếm dụng 80.000.000 đồng của tôi trong 5 năm. 

- Tại bản tự khai, bà Nguyễn Thị Hương G trình bày: Đầu năm 2012, chồng tôi 

(Nguyễn Văn T) nói mua mảnh đất tại thôn 3 – xã Phú Xuân của ông P, bà N đã được đăng 
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ký trong sổ địa chính nhưng chưa làm sổ đỏ. Đưa cho ông P 80.000.000 đồng và khi ông P, 

bà N giao sổ đỏ thì trả 40.000.000 đồng nữa là xong. Khi chồng tôi giục ông P để làm sổ đỏ 

nhưng không làm thì đòi lại số tiền 80.000.000 đồng nhưng ông bà không chịu trả. Sau đó, 

vào ngày 04/12/2017 thì ông P và bà N ký vào bản cam kết với chồng tôi và ban tự quản 

thôn để chồng tôi đi làm sổ đỏ. Khi chồng tôi đã hoàn tất các thủ tục làm sổ đỏ thì ông P, bà 

N lại bắt ép chồng tôi ký nợ vào ngày 23/12/2017. Những sự việc trên, tôi cũng chỉ nghe 

chồng tôi nói lại, tôi không trực tiếp giao dịch hay ký nhận gì trong việc này vì không có bất 

kỳ hợp đồng mua bán hay chuyển nhượng nào, chỉ là thỏa thuận giữa chồng tôi và gia đình 

ông P, được cơ quan địa chính chấp nhận và cấp sổ đỏ cho nhà tôi theo quy định của pháp 

luật. 

Trải qua gần 6 năm, chồng tôi đã phải lặn lội tự đi làm sổ đỏ, tốn nhiều công sức và 

tiền bạc mà không đem lại kết quả gì. Nay bà N khởi kiện chồng tôi để đòi tiền thì tôi đề 

nghị xem xét thấu đáo, công bằng, khách quan cho thỏa đáng. 

Tại đơn phản tố ngày 18/12/2019, ông Nguyễn Văn T yêu cầu bà Phùng Thị N phải 

bồi thường thiệt hại về tài chính với số tiền 45.000.000 đồng, là tiền lãi suất mà ông P bà N 

đã chiếm giữ 80.000.000 đồng từ ngày 09/3/2012 đến 04/12/2017; bồi thường thiệt hại về 

tinh thần và kinh tế trong thời gian 5 năm để đi làm sổ đỏ (từ năm 2012 đến 04/12/2017) 

với số tiền 45.000.000 đồng. Tổng cộng yêu cầu bà Phùng Thị N phải bồi thường 

85.000.000 đồng. 

Quá trình giải quyết, bà Phùng Thị N đề nghị được khấu trừ các chị phí hợp lý cho ông 

Nguyễn Văn T khi làm thủ tục để cấp giấy chứng nhận QSD đất, còn lại bao nhiêu thì phải 

hoàn trả cho bà N. Ông Nguyễn Văn T không chấp nhận yêu cầu của bà Phùng Thị Nghĩa 

và vẫn giữ nguyên yêu cầu phản tố. 

Tại phiên tòa, bà Phùng Thị N chấp nhận về các khoản mà ông T đã nộp bao gồm: Lệ 

phí trước bạ nhà đất là 89.988 đồng + thuế thu nhập 359.950 đồng + thuế sử dụng đất 

6.500.000 đồng, tổng cộng 6.949.938 đồng và đồng ý các khoản chi phí phát sinh thêm, 

tổng cộng là 10.000.000 đồng. Ông Nguyễn Văn T không chấp nhận việc khấu trừ số tiền 

10.000.000 đồng của bà Phùng Thị N. 

Phần tranh luận, nguyên đơn đề nghị khấu trừ số tiền 10.000.000 đồng (bao gồm các 

khoản thuế, phí và chi phí khác), còn lại 30.000.000 đồng và đề nghị ông Nguyễn Văn T 

phải hoàn trả. Bị đơn không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn và giữ nguyên yêu cầu phản 

tố, đề nghị bà Phùng Thị N phải bồi thường thiệt hại tổng số tiền 85.000.000 đồng. Người 

có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên 

đơn. 

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm: 

Về tố tụng: Toà án đã thụ lý đúng thẩm quyền, xác định quan hệ đúng pháp luật, tư 

cách người tham gia tố tụng cũng như việc tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử, thư ký 

phiên tòa và của người tham gia phiên tòa đều đảm bảo, đúng quy định của pháp luật.   

Về nội dung vụ án: Đề nghị chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn cũng như chấp nhận 

việc nguyên đơn tự nguyện khấu trừ các chi phí cho ông Nguyễn Văn T về số tiền 

10.000.000 đồng. Áp dụng Điều 274, Điều 275, Điều 278, Điều 279 và khoản 1 Điều 

280 của Bộ luật dân sự để buộc ông Nguyễn Văn T phải hoàn trả cho bà Phùng Thị N số 

tiền 30.000.000 đồng. 
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Không chấp nhận đơn phản tố của bị đơn về việc yêu cầu bà Phùng Thị N phải bồi 

thường số tiền 85.000.000 đồng.   

Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào 

kết quả tranh tụng tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ các tài liệu, chứng cứ, lời trình 

bày của đương sự. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

 

[1] Về tố tụng: 

[1.1] Về quan hệ pháp luật: Bà Phùng Thị N khởi kiện để yêu cầu ông Nguyễn Văn T 

hoàn trả số tiền còn thiếu là 40.000.000 đồng do việc sang nhượng quyền sử dụng đất, được 

ông Nguyễn Văn T xác nhận vào ngày 23/12/2017. Ông Nguyễn Văn T có đơn phản tố để 

yêu cầu bà Phùng Thị N bồi thường thiệt hại với tổng số tiền 85.000.000 đồng. Quan heä 

tranh chấp được xác định là yêu cầu thực hiện nghĩa vụ dân sự (tranh chấp về giao dịch 

dân sự) và tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được quy định tại khoản 3 và 

khoản 6 Điều 26 của Bộ luật tố tụng dân sự (BLTTDS). 

[1.2] Về thẩm quyền giải quyết: Bị đơn có nơi cư trú tại thôn 10, xã P, huyện K, tỉnh 

Đắk Lắk nên căn cứ điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 của BLTTDS, xác 

định vụ án thuộc thẩm quyền thụ lý, giải quyết của Toà án nhân dân huyện Krông Năng.  

[2] Về nội dung:   

[2.1] Xét yêu cầu khởi kiện của bà Phùng Thị N. 

Ngày 01/3/2012, ông Phạm Quang P có nhận của ông Nguyễn Văn T  số tiền 

10.000.000 đồng để chuyển nhượng diện tích 238m2 tại thôn 3 – xã Phú Xuân – huyện 

Krông Năng với giá thỏa thuận là 120.000.000 đồng. Việc nhận tiền cọc và thỏa thuận 

chuyển nhượng, giá chuyển nhượng và trách nhiệm để làm thủ tục sang tên được lập thành 

giấy viết tay là “Giấy nhận tiền đặt cọc bán đất thổ cư cộng đất vườn”, có chữ ký của ông 

Phạm Quang P.  

Ngày 09/3/2012, ông Phạm Quang P nhận tiếp 70.000.000 đồng của ông Nguyễn Văn 

T, tổng cộng 80.000.000 đồng. Số tiền còn lại 40.000.000 đồng thì khi làm xong giấy chứng 

nhận QSD đất giao cho ông T thì ông T giao đủ. Việc nhận tiền, ông Phạm Quang P cũng 

ký nhận.  

Ngày 07/5/2017, ông P thống nhất để ông Nguyễn Văn T tự làm thủ tục để được cấp 

giấy chứng nhận QSD đất và đồng ý khấu trừ vào số tiền còn thiếu. Chi phí về việc làm thủ 

tục cấp giấy chứng nhận QSD đất hết bao nhiêu sẽ trừ vào số tiền mà ông T còn thiếu. Việc 

thống nhất về thủ tục cũng được ông Phạm Quang P ký nhận. 

Quá trình làm thủ tục để cấp giấy chứng nhận QSD đất, ông Nguyễn Văn T đã nộp các 

khoản về thuế, phí bao gồm: Lệ phí trước bạ nhà đất là 89.988 đồng + thuế thu nhập 

359.950 đồng + thuế sử dụng đất 6.500.000 đồng, tổng cộng 6.949.938 đồng.   

Tại phiên tòa, bà Phùng Thị N chấp nhận các khoản phí, thuế mà ông T đã nộp, đồng 

thời cộng thêm các chi phí phát sinh khác với tổng số tiền là 10.000.000 đồng để buộc ông 

Nguyễn Văn T phải hoàn trả 30.000.000 đồng. Nghĩ việc tự nguyện khấu trừ ngoài số tiền 

6.949.938 đồng của bà N là tự nguyện, không trái pháp luật nên cần công nhận. 

Xét yêu cầu của bà Phùng Thị N là buộc ông Nguyễn Văn Tài phải hoàn trả số tiền sau 

khi đã khấu trừ vào những chi phí hợp lý trong quá trình làm thủ tục cấp giấy chứng nhận 
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QSD đất là có căn cứ. Cần buộc ông Nguyễn Văn T phải hoàn trả cho bà Phùng Thị N số 

tiền sau khi đã được khấu trừ 10.000.000 đồng, còn lại là 30.000.000 đồng.    

[2.2] Xét yêu cầu phản tố của ông Nguyễn Văn T đòi bà Phùng Thị N phải bồi thường 

thiệt hại tổn thất về tài chính, tinh thần, kinh tế với số tiền 85.000.000 đồng (trong đó 

45.000.000 đồng là lãi suất của số tiền ông P, bà N đã nhận 80.000.000 đồng từ 09/2/2012 

đến 04/12/2017 và 40.000.000 đồng là thiệt hại về tinh thần, kinh tế) là không có căn cứ vì 

thực tế là ông T đã nhận đất để sử dụng (đã trồng bắp từ vụ mùa năm 2012). Mặt khác, diện 

tích đất cũng đã được sang tên cho ông Nguyễn Văn T và ông T cũng đã chuyển nhượng 

sang cho ông Hoàng Đình C nên ông Nguyễn Văn T không có thiệt hại.  

[3] Veà aùn phí: Bị đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm đối với yêu cầu của nguyên đơn 

đã được chấp nhận cũng như phải chịu phần án phí đối với yêu cầu phản tố không được 

chấp nhận. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn T là người cao tuổi, có đơn xin miễn án phí nên cần 

miễn án phí dân sự sơ thẩm cho đương sự. 

Nguyên đơn không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm và được hoàn trả số tiền 1.000.000 

đồng đã nộp tạm ứng theo biên lai thu số 0002759 ngày 26/11/2019 của Chi cục thi hành án 

dân sự huyện Krông Năng. 

[4] Về chi phí tố tụng: Ông Nguyễn Văn T phải chịu số tiền 3.280.000 đồng chi phí 

cho việc giám định. Ghi nhận bà Phùng Thị N đã nộp số tiền 3.280.000 đồng để chi phí cho 

việc giám định. Ông Nguyễn Văn T phải hoàn trả cho bà Phùng Thị N số tiền 3.280.000 

đồng chi phí giám định. 
 

Vì các leõ treân, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ vào các Điều 274, Điều 275, Điều 278 và khoản 1 Điều 280 của Bộ luật dân 

sự; Điều 6; khoản 3 và khoản 6 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; 

khoản 4 Điều 91; Điều 147; Điều 266 và Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự; điểm đ 

khoản 1 Điều 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường 

vụ Quốc hội. 

Tuyên xử:  

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Phùng Thị N.                      

Buộc ông Nguyễn Văn T phải thực hiện nghĩa vụ trả cho bà Phùng Thị N số tiền   

30.000.000 (Ba mươi triệu) đồng.  

Khi bản án có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người 

được thi hành án, cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải 

thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất 

quy định tại khoản 2 Điều 468 BLDS. 

2. Không chấp nhận yêu cầu phản tố của ông Nguyễn Văn T về đòi bà Phùng Thị N 

phải bồi thường thiệt hại số tiền 85.000.000 đồng. 

3. Veà aùn phí: Miễn án phí dân sự sơ thẩm cho ông Nguyễn Văn T do là người cao tuổi. 

Hoàn trả cho bà Phùng Thị N số tiền 1.000.000 đồng đã nộp tạm ứng theo biên lai thu 

số 0002759 ngày 26/11/2019 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Krông Năng. 
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4. Về chi phí tố tụng: Ông Nguyễn Văn T phải chịu số tiền 3.280.000 đồng chi phí cho 

việc giám định. Ghi nhận bà Phùng Thị N đã nộp số tiền 3.280.000 đồng để chi phí cho việc 

giám định. Ông Nguyễn Văn T phải hoàn trả cho bà Phùng Thị N số tiền 3.280.000 đồng 

chi phí giám định. 

5. Về quyền kháng cáo: Baùo cho nguyên đơn, bị đơn bieát coù quyeàn khaùng cáo bản án , 

người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo những phần liên quan trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc cưởng chế thi 

hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án 

dân sự thực hiện theo Điều 30 Luật thi hành án dân sự;    
 

Nơi nhận:                                                          TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Đắk Lắk;                                                     Thẩm phán – Chủ toạ phiên tòa 

- VKSND huyện Kroâng Năng;  

- Chi cục THADS Kroâng Năng;                           

- Các đương sự;                                                                                                 (Đã ký) 
- Löu HSVA, VPTA.              

 

                                                                                                                

                                                                                       Trần Cảnh Toàn                                    

 

 


